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NHỮNG  CHỮ  VIẾT  TẮT 
 

 Trong tài liệu nầy, một số tài liệu căn bản được dùng để dễ chú thích, sẽ được viết tắt như 
sau, số trang được ghi theo số trang của bản sách dịch: 

- CM :  Việt sử thông giám cương mục. 
- ĐNLTTB :  Đại Nam liệt truyện tiền biên. 
- ĐNCBLT :  Đại Nam chính biên liệt truyện. 
- TP  hay Thế phả :  Nguyễn Phúc tộc thế phả. 
- TT :  Đại Việt sử ký toàn thư. (TT1, TT2, TT3 ) 
- VNSL :  Việt Nam sử lược. 
- VSXĐT :  Việt sử xứ Đàng trong.    

1.-   Bộ Việt sử thông giám cương mục  do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn dưới triều Tự Đức, 
xong năm 1881 (tân tỵ), gồm hai phần:  Tiền biên (5 quyển) bắt đầu từ thời Hồng Bàng đến Thập 
nhị sứ quân, và Chính biên (47 quyển) từ Đinh Tiên Hoàng (trị vì 970-979) đến Lê Chiêu Thống 
(trị vì 1787-1788). (Bản dịch Việt sử thông giám cương mục, gọi tắt là Cương mục, (CM ) do Nxb. 
Văn Sử Địa, Hà-Nội, 1957). 
2.-   Đại Nam liệt truyện tiền biên gồm 6 quyển,  do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn xong năm 
1852, dưới triều vua Tự Đức, viết chuyện các bà phi, hoàng tử, công chúa, và các quan thời các 
chúa Nguyễn, từ Nguyễn Hoàng xuống tới trước thời vua Gia Long.  Bản dịch của nhiều tác giả, 
do Nxb. Thuận Hóa, Huế  ấn hành năm 1993. 
3.-   Đại Nam chính biên liệt truyện gồm 2 tập, 79 quyển, do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn 
xong năm 1889, đầu triều vua Thành Thái, viết chuyện các bà phi, hoàng tử, công chúa, và các 
quan thời nhà Nguyễn từ vua Gia Long đến vua Tự Đức.  Bản dịch của nhiều tác giả, do Nxb. 
Thuận Hóa, Huế, ấn hành năm 1993. 
4.-   Nguyễn Phúc tộc thế phả  là bộ gia phả chính thức bằng Quốc ngữ đầu tiên của nhà Nguyễn, 
do các tác giả Vĩnh Cao, Vĩnh Dũng, Tôn Thất Hanh, Vĩnh Khánh, Tôn Thất Lôi, Vĩnh Quả, Vĩnh 
Thiều hợp soạn, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Huế giới thiệu, Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, ấn 
hành năm 1995. 
5.-  Bộ Đại Việt sử ký toàn thư  do Ngô Sĩ Liên soạn dựa trên bộ Đại Việt sử ký  của Lê Văn Hưu. 

• Lê Văn Hưu  đỗ bảng nhãn năm 1247 (đinh mùi), làm Hàn lâm học sĩ, Biên tu quốc sử, 
sau lên Binh bộ thượng thư, tước Nhân Uyên hầu.  Theo lệnh Trần Thái Tông (trị vì 
1225-1258), Lê Văn Hưu soạn bộ Đại Việt sử ký gồm 30 quyển chép từ Triệu Đà đến 
Lý Chiêu Hoàng (1225). Bộ sách nầy nay thất truyền. 

• Ngô Sĩ Liên  đỗ tiến sĩ năm 1442 (nhâm tuất), làm quan dưới triều các vua Lê Nhân 
Tông (trị vì 1443-1459) và Lê Thánh Tông (trị vì 1460-1497), sung chức Hữu thị lang 
bộ Lễ, Triều liệt đại phu, kiêm Tư nghiệp quốc tử giám, kiêm Tu soạn sử quán.  Ngô 
Sĩ Liên vâng lệnh Lê Thánh Tông, soạn sách Đại Việt sử ký toàn thư (gọi tắt là Toàn 
thư), dựa vào bộ Đại Việt Sử ký  của Lê Văn Hưu.  Ngô Sĩ Liên viết xong năm 1479 
(kỷ hợi).  Sách gồm hai phần: Ngoại kỷ (5 quyển) chép từ Hồng Bàng đến hết thời bắc 
thuộc (938), và Bản kỷ (10 quyển) chép từ Ngô Quyền đến Lê Thái Tổ lên ngôi 
(1428). 

Trong sách nầy, chúng tôi dùng bản dịch Đại Việt Sử ký toàn thư  do Nxb. Khoa học Xã hội 
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Hà-Nội ấn hành năm 1993 dưới sự bảo trợ của tổ chức UNESCO, dựa vào bản in năm 1697 niên 
hiệu Chính Hòa thứ 18 (vua Lê Hy Tông, trị vì từ 1676 đến1705 có hai niên hiệu: Vĩnh Trị từ 
1678 đến 1680, và Chính Hòa, từ 1680 đến 1705).  Trong bộ sách nầy, ngoài phần viết chính của 
Ngô Sĩ Liên, còn được các tác giả Vũ Quỳnh (1452-1516), và Phạm Công Trứ (1600-1675) chép 
tiếp đến năm 1656 (đời Lê Thần Tông làm vua lần thứ nhì 1649-1662). 

Bản dịch nầy gồm ba tập:  tập 1 do Ngô Đức Thọ dịch và chú thích, Hà Văn Tấn hiệu đính, từ 
đời Hồng Bàng đến 1225, gọi tắt TT 1 ;  tập 2 do Hoàng Văn Lâu dịch và chú thích, Hà Văn Tấn 
hiệu đính, từ 1225 đến 1497, gọi tắt là TT2 ;  tập 3 do Hoàng Văn Lâu và Ngô Thế Long dịch và 
chú thích, Hà Văn Tấn hiệu đính từ 1498 đến 1656, gọi tắt là TT 3.  
6.-   Việt Nam sử lược  (VNSL) do Trần Trọng Kim soạn.  Quyển nầy được tái bản rất nhiều lần.  
Trong sách nầy chúng tôi dùng bản Việt Nam sử lược  do nhà xuất bản Tân Việt, Sài Gòn, tái bản 
năm 1964. 
7.-   Việt sử: xứ Đàng trong  (VSXĐT) do Phan Khoang soạn.  Phan Khoang (1906-1971), người 
huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.  Ông là con của ông Phan Quang, tiến sĩ Nho học khoa mậu 
tuất (1898), một trong "ngũ phụng tề phi".  Phan Khoang còn là anh của nhà văn Phan Du.  Trong 
sách nầy, chúng tôi dùng bộ Việt sử: xứ Đàng trong  do nhà xuất bản Xuân Thu tái bản tại Hoa 
Kỳ, không đề năm.   Bộ tái bản nầy gồm hai quyển: quyển thượng và quyển hạ, nhưng đề trang 
thống nhất từ đầu quyển thượng đến cuối quyển hạ.  Ngoài ra Phan Khoang còn viết các bộ 
Trung dung dịch giải, Trung Quốc sử lược, Việt Nam Pháp thuộc sử, do Sống Mới xuất bản, Sài 
Gòn 1961. 
 
 

ºº 
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TIẾT 1      DẪN-NHẬP VÀO MÔN LỊCH-SỬ 
(Lòch-söû, söû-kyù, söû-hoïc)  

       
I.-   LỊCH-SỬ LÀ GÌ? 
 
 Lịch-sử:  Theo nghĩa tầm nguyên, trong chữ  Nho Việt, "lịch" là trải qua (ví dụ "lịch duyệt", "lịch lãm", lịch 
sự), sử là viên quan ghi chép các việc triều đình và công ích xã hội.   
 Về phía phương tây, tương đương với chữ "lịch sử" là chữ "history" (Anh), hay "histoire" (Pháp).  Hai chữ 
nầy bắt nguồn từ chữ "històr"  trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là người hiểu biết, có học, khôn ngoan, phán quan, ý 
muốn chỉ những người đã từng trải, có kiến thức rộng, có nhiều kinh nghiệm về việc đời.  Từ chữ "històr', cũng trong 
tiếng Hy Lạp, đưa đến chữ "historià" là sự tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, ghi chép, thuật sư, lịch sử.  Người La Mã 
biến chữ nầy thành "historia", cũng trong cùng một ý nghĩa. 
 Như thế, nói chung ở phương Đông cũng như ở phương Tây, lịch sử là những sự kiện đã xảy ra trong quá 
khứ và sự ghi chép những sự kiện đó.  Tuy nhiên, khi nói lịch sử là những việc đã xảy ra trong quá khứ, không có 
nghĩa là mọi sự kiện quá khứ đều là lịch sử.   

Ví dụ, từ khi hình thành cho đến ngày nay, trên địa cầu đã xảy ra nhiều trận động đất, nhưng chỉ có một số 
ít những trận động đất nầy là sự kiện lịch sử, ví dụ trận động đất ở Vesuvius năm 79 là một sự kiện lịch sử.  
Vesuvius là ngọn núi lửa cao 4,000 bộ (feet), cách thành phố Naples (Italy) 5 dặm về phía đông nam, khi bùng nổ đã 
chôn vùi hai thành phố Pompeii và Herculaneum với toàn thể dân cư đang sống ở đó.  Vì Vesuvius chôn vùi hai 
thành phố, gây thiệt hại nhiều nhân mạng, nên trận động đât nầy mới đi vào lịch sử.   
 Tại Việt Nam, từ khi lập quốc đến nay, chắc chắn có nhiều trận bão lụt lớn xảy ra, nhưng gần đây người 
Việt thường lấy trận bão lụt năm Thìn làm chuẩn; ví dụ: lớn như bão lụt năm Thìn...Bão lụt năm Thìn là trận bão lụt 
xảy ra năm nhâm thìn (1952) ở khắp trên toàn cõi Việt Nam và đặc biệt rất lớn, gây thiệt hại nặng nề ở Trung phần.  
Đây là một trận bão lụt lịch sử đi vào trong truyền khẩu dân gian. 

Như vậy, muốn được gọi là một sự kiện lịch sử, sự kiện đó chẳng những đã xảy ra trong quá khứ, mà sự 
kiện đó còn phải là của loài người, liên hệ đến con người.  
 Một câu hỏi nữa là có phải tất cả những sự kiện đã xảy ra trong qua khứ liên hệ đến con người là những sự 
kiện lịch sử hay không?  Điều nầy cần phải minh định rõ hơn: Có những sự kiện của con người xảy ra trong quá khứ, 
nhưng không phải là lịch sử: ví dụ trong đời sống con người, khi đến tuổi trưởng thành, ai cũng lập gia đình, nhưng 
không phải tất cả những cuộc kết hôn đều được xem là sự kiện lịch sử.  Trong khi đó, cuộc hôn nhân giữa vua Lý 
Chiêu Hoàng và Trần Cảnh diễn ra năm 1225 là một sự kiện lịch sử, vì sau hôn lễ nầy, Lý Chiêu Hoàng nhường 
ngôi cho chồng, và Trần Cảnh lên ngôi vua tức Trần Thái Tông (trị vì 1226-1258), lập ra nhà Trần (1226-1400), 
chấm dứt nhà Lý (1010-1225).  Đây là một sự dàn dựng giải pháp trung chuyển do Trần Thủ Độ tổ chức, để đảo 
chánh lật đổ nhà Lý một cách êm thắm.  Một ví dụ khác: cuộc hôn nhân giữa Huyền Trân công chúa với vua Chiêm 
là Chế Mân năm 1306 với sính lễ là hai châu Ô và Ri (Lý) mở rộng biên cương phía Nam của Đại Việt.  Hai cuộc 
hôn nhân trên là những sự kiện lịch sử vì nó đã tạo ra một khúc quanh quan trọng trong quá khứ, ảnh hưởng đến 
toàn thể dân tộc Việt Nam.  Cũng thế, con người có sinh thì có diệt, nhưng chỉ có một số người chết được xem là sự 
kiện lịch sử, ví dụ vua Quang Trung từ trần năm 1792 là sự kiện lịch sử, vì cái chết đột ngột của Ngài gây ra nhiều 
thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt chính trị của đất nước.  

Vậy sự kiện lịch sử là những sự kiện của loài người, liên hệ đến con người, xảy ra trong quá khứ và ảnh 
hưởng đến số đông trong xã hội loài người. 
 Sử ký:  Ý nghĩa thứ nhì của chữ "lịch sử' là sự ghi chép quá khứ.  Trong triều đình Trung Hoa ngày trước, 
"sử quan" là viên chức có nhiệm vụ ghi chép công việc của triều đình.  Triều đình điều khiển sinh hoạt xã hội, đất 
nước nên ghi chép công việc triều đình cũng là ghi chép công việc của đất nước. Viên quan nầy tuy do nhà vua bổ 
nhiệm, nhưng khi ghi chép các sự việc xảy trong triều đình phải ghi chép đầy đủ, trung thực, kể cả những sai lầm 
của vua, giống như ngày nay các thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, tuy do tổng thống bổ nhiệm, nhưng vẫn phải 
xét xử một cách trung thực, kể cả những sai lầm của tổng thống. 
 Cổ sử Trung Hoa kể lại vào thời Xuân Thu (1), tại nước Tấn, Triệu Xuyên giết vua là Tấn Linh Công.  Lúc 
đó tể tướng Triệu Thuẫn không bắt tội Triệu Xuyên.  Sử quan Đổng Hồ chép rằng: "Triệu Thuẫn giết vua".  Triệu 
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Thuẫn yêu cầu Đổng Hồ sửa lại.  Đổng Hồ không chịu sửa vì cho rằng tuy Triệu Xuyên giết vua, nhưng Triệu 
Thuẫn làm tể tướng, Triệu Thuẫn lại không bắt tội Triệu Xuyên, vậy là đồng lõa với Triệu Xuyên và phải chịu trách 
nhiệm về cái chết của Tấn Linh Công.  Khi soạn kinh Xuân Thu, Khổng Tử (Confucius, 551-478 TCN) phê bình: 
"Đổng Hồ là lương sử, phép viết không che giấu." 

 Trong ý nghĩa ghi chép sự việc đã xảy ra trong qua khứ, lịch sử được gọi là sử ký.  Sử ký có thể có ba hình 
thức: thứ nhất là đơn thuần ghi chép, thuật chuyện đã qua (biên niên sử), thứ nhì là dùng những câu chuyện đã qua 
để làm những bài học truyền thụ kinh nghiệm và luân lý cho người đời sau, và thứ ba là trình bày những sự kiện đã 
qua trong quá trình diễn tiến, làm nổi lên và giải thích mối tương quan nhân quả giữa biến cố đã xảy ra trong qua 
khứ. 
 Ở Đông phương, người được xem là sử gia đầu tiên là Tư Mã Thiên (Ssu - ma Ch' ien), tác giả bộ Sử ky ù.(2)  
Cần chú ý là ở phương Đông, có hai nền văn minh lớn là văn minh Trung Hoa và văn minh Ấn Độ.  Những dân tộc 
chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa đi đến đâu, liền tổ chức ổn định đời sống xã thôn và ghi chép lại lịch sử.  
Trong khi đó, những dân tộc chịu ảnh hưởng văn minh Ấn Đo,ä chú trọng đến việc xây dựng những đền tháp thờ 
phụng các thần linh trong Ấn Độ giáo, chỉ ghi chép công trạng của những vị vua đã đứng ra xây dựng đền đài trên 
các tấm bia, nên sử học nước các nước nầy xuất hiện rất chậm. 

Ở Tây phương, người được xem là sử gia đầu tiên là Herodotus, người Hy Lạp.  Tác phẩm nổi tiếng của ông 
là History viết về cuộc chiến giữa Hy Lạp và Ba Tư. (3) 

Tại nước ta, vị sử quan chính thức đầu tiên là Lê Văn Hưu, người viết bộ Đại Việt sử ký, nay đã thất truyền. 
 Sử học:  Việc ghi chép những sự kiện quá khứ chắc chắn mang nhiều yếu tố chủ quan, tùy hoàn cảnh, trình 
độ, quan niệm chính trị... nên có thể không hoàn toàn đúng với sự thật khách quan của lịch sử.  Người đời sau phải 
nghiên cứu để làm thế nào tái tạo lịch sử đúng như nó đã xảy ra, hoặc gần đúng chừng nào hay chừng đó.  Từ đó, 
lịch sử còn mang ý nghĩa thứ ba là sử học, tức là bộ môn nghiên cứu ghi chép lại quá khứ bằng phương pháp sử học, 
để cẩn án lại những bộ sử ký, nhắm gạt bỏ bớt những chủ quan sai lầm trong các sử phẩm, hầu tái tạo những sự kiện 
trong quá khứ.  Không ai có thể tự hào chép quá khứ như nó đã xảy ra, mà chỉ có thể trình bày quá khứ gần đúng sự 
thật chừng nào hay chừng đó.   

Bộ môn phương pháp sử (historiography) là bộ môn tương đối trẻ trung tại nước ta.  Việc trình bày phương 
pháp sử chỉ bắt đầu sau 1954, khi mà các nhà nghiên cứu sử tốt nghiệp từ các trường đại học Âu Mỹ trở về nước làm 
việc.(4) 
 Nói chung, phương pháp sử học gồm ba việc chính: 

- Sưu tầm tài liệu 
- Khảo chứng tài liệu 
- Trình bày kết quả  

 
II.-   NHỮNG BỘ SỬ CĂN BẢN CẦN THIẾT 
 
 Chỉ trong vòng khoảng 200 năm sau ngày Ngô Quyền lên ngôi (939), nước ta xuất hiện bộ quốc sử đầu tiên, 
do Lê Văn Hưu soạn dưới triều Trần Thái Tông (trị vì 1225-1258).  Từ đó cho đến ngày nay, nhiều bộ sử đã ra đời; 
có những bộ do các sử quan trong triều đình viết, và cũng có những bộ do tư nhân trước tác, trong đó quan trọng nhất 
phải kể các bộ sau đây: 
1.-   Những bộ sử do các sử quan viết:  

Đại Việt sử ký :  Do Lê Văn Hưu soạn.  Lê Văn Hưu, người Phủ Lý, huyện Đo âng Sơn, Thanh Hóa, đỗ bảng 
nhãn lúc 18 tuổi, năm 1247 (đinh mùi).  Ông làm Hàn lâm học sĩ, Biên tu quốc sử, tước Nhân Uyên Hầu.  Theo lệnh 
vua Trần Thái Tông, Lê Văn Hưu soạn bộ Đại Việt sử ký gồm 30 quyển, chép từ Triệu Đà (Triệu Vũ Đế) đến Lý 
Chiêu Hoàng (1225).  Ông soạn xong năm 1272 dưới đời Trần Thánh Tông (trị vì 1258-1278).  Bộ sách nầy nay thất 
truyền. (Chú ý: sách của Lê Văn Hưu chỉ chép từ Triệu Vũ Đế (trị vì 207-137 TCN)  vua xứ Nam Việt, trở về sau.) 

Đại Việt sử ký tục biên :  Do Phan Phù Tiên soạn.  Ông sinh ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm (Hà Đông), 
đậu thái học sinh (tiến sĩ) năm 1366 dưới thời vua Trần Thuận Tông (trị vì 1388-1398), sau đậu khoa Minh kinh năm 
1429 thời Lê Thái Tổ (trị vì 1428-1433).  Dưới đời vua Lê Nhân Tông (trị vì 1443-1459), ông vâng lệnh soạn bộ Đại 
Việt sử ký tục biên, nay thất truyền. 

Đại Việt sử ký toàn thư  :  Do Ngô Sĩ Liên soạn.  Ngô Sĩ Liên  đỗ tiến sĩ năm 1442 (nhâm tuất), làm quan 
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dưới triều các vua Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông (trị vì 1460-1497), sung chức Hữu thị lang bộ Lễ, Triều liệt đại 
phu, kiêm Tư nghiệp quốc tử giám, kiêm Tu soạn sử quán.  Ngô Sĩ Liên vâng lệnh Lê Thánh Tông, soạn sách Đại 
Việt sử ký toàn thư (gọi tắt là Toàn thư), dựa vào bộ Đại Việt Sử ky ù  của Lê Văn Hưu và bộ Đại Việt sử ký tục biên 
của Phan Phù Tiên.  Ngô Sĩ Liên viết xong năm 1479 (kỷ hợi).  Sách gồm hai phần: ngoại kỷ (5 quyển) chép từ 
Hồng Bàng đến hết thời bắc thuộc (938), và bản kỷ (10 quyển) chép từ Ngô Quyền đến Lê Thái Tổ lên ngôi (1428). 
(Chú ý: sách của Ngô Sĩ Liên, tuy viết sau Lê Văn Hưu và dựa trên sách của Lê Văn Hưu, nhưng Ngô Sĩ Liên đã 
thêm  "quyển 1" trong "ngoại kỷ", nói về họ Hồng Bàng.) 
 Đại Việt thông giám thông khảo :  Do Vũ Quỳnh soạn xong năm 1511 dưới đời vua Lê Tương Dực (trị vì 
1510-1516).  Vũ Quỳnh, người xã Mộ Trạch, huyện Đường An, Hải Dương, đậu tiến sĩ năm 1478 dưới triều vua Lê 
Thánh Tông, phục vụ dưới 5 triều vua (Thánh Tông, Hiến Tông (trị vì 1497-1504), Túc Tông (trị vì 1504), Uy Mục 
(trị vì 1505-1509) và Tương Dực).  Bộ sách nầy gồm 26 quyển, chép từ thời Hồng Bàng đến năm đầu Lê Thái Tổ 
(1428), nhưng khác ở bộ Toàn thư trong cách chia ngoại kỷ và bản kỷ.  Theo Vũ Quỳnh, ngoại kỷ từ thời Hồng Bàng 
đến hết đời nhà Ngô, và bản kỷ từ đầu đời Đinh Tiên Hoàng (968) cho đến 1428.  Bộ sách nầy nay không còn 
nguyên bản, có lẽ đã được các sử quan ngày trước nhập chung vào bộ Đại Việt sử ký toàn thư. 
 Đại Việt sử ký bản kỷ thực lục :  Không rõ tác giả.  Các sử quan chép tiếp từ đầu đời Lê Thái Tổ (1428) 
đến cuối đời Lê Cung Hoàng (trị vì 1516-1527). 
 Đại Việt sử ký bản kỷ tục biên :  Bộ sách nầy gồn hai phần: 

• Phần đầu :  Do Phạm Công Trứ cùng nhiều người khác soạn, nội dung từ đời Lê Trang Tông (trị vì 
1533-548, bắt đầu nhà Lê trung hưng), kể cả thời nhà Mạc (tức từ 1527) đến hết đời Lê Thần Tông (trị 
vì hai lần: lần đầu 1619-1643, lần thứ nhì: 1649-1662).(5) 

• Phần thứ nhì:  Do Lê Hy, Nguyễn Quý Đức cùng nhiều người khác soạn, chép từ đời Lê Huyền Tông 
(trị vì 1663-1671) đến hết đời Lê Gia Tông (trị vì 1672-1675).(6) 

Ngoài ra, dưới đời vua Lê Hiển Tông ( trị vì 1740-1786), Lê Quý Đôn, Nguyễn Hoàn và Vũ Miên chép tiếp 
giai đoạn từ Lê Hy Tông (trị vì 1676-1705) đến hết đời Lê Ý Tông (trị vì 1735-1740), tức cho đến lúc trước khi Lê 
Hiển Tông lên ngôi.(7) 

Tất cả những bộ nầy về sau được gom lại thành một bộ gọi chung là Đại Việt sử ký toàn thư, tuy nhiên vẫn 
phân biệt được tác giả các phần đã được viết ra. 

Việt sử thông giám cương mục :   Do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn dưới triều Tự Đức, xong năm 1881 
(tân tỵ), gồm hai phần:  Tiền biên (5 quyển) bắt đầu từ thời Hồng Bàng đến Thập nhị sứ quân, và Chính biên (47 
quyển) từ Đinh Tiên Hoàng (trị vì 970-979) đến Lê Chiêu Thống (trị vì 1787-1788).  

Đại Nam thực lục tiền biên :  Do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn xong năm 1841, chép công việc các 
chúa Nguyễn từ thời khởi nghiệp cho đến khi vua Gia Long (trị vì 1802-1819) lên ngôi. 

Đại Nam thực lục chánh biên :  Do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn, chép việc từ thời vua Gia Long trở 
về sau, mỗi đời vua là một kỷ.  Ví dụ: đệ nhất kỷ (đời vua Gia Long), đệ nhị kỷ (đời vua Minh Mạng, trị vì 1820-
1840), đệ tam kỷ (đời vua Thiệu Trị, trị vì 1840-1847)... 

Đại Nam liệt truyện tiền biên :  Gồm 6 quyển, do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn xong năm 1852, dưới 
triều vua Tự Đức, viết chuyện các bà phi, hoàng tử, công chúa, và các quan thời các chúa Nguyễn, từ Nguyễn 
Hoàng xuống tới trước thời vua Gia Long.   

Đại Nam chính biên liệt truyện :  Gồm 2 tập, 79 quyển, do Quốc sử quán triều Nguyễn soạn xong năm 
1889, đầu triều vua Thành Thái, viết chuyện các bà phi, hoàng tử, công chúa, và các quan thời nhà Nguyễn từ vua 
Gia Long đến vua Tự Đức.   

Quốc sử quán các triều đại, nhất là triều đại nhà Nguyễn còn soạn nhiều bộ khác có thể trở thành những 
pho sử liệu quý giá, như các bộ Minh Mệnh chính yếu, Châu bản triều Nguyễn ... 
2.-   Những bộ sử do tư nhân viết: 
 An Nam chí lược :  Do Lê Tắc (hay Lê Trắc) soạn.  Lê Tắc vốn họ Nguyễn, được cậu là Lê Phụng nuôi, 
nên đổi qua họ Lê, người Ái Châu (Thanh Hóa), làm tham mưu cho Trần Kiện (trấn thủ Nghệ An, con của Trần 
Quốc Khang.  Khang là anh cùng mẹ khác cha với Trần Thánh Tông, trị vì 1258-1278).  Khi Toa Đô tấn công Nghệ 
An năm 1285, Trần Kiện đầu hàng.  Toa Đô gởi Trần Kiện về Trung Hoa.  Ngang qua Lạng Sơn, dân quân tấn công 
giết chết Trần Kiện.  Lê Tắc cướp xác chủ, đem an táng rồi bỏ trốn sang Trung Hoa.  Tại đây, ông viết An Nam chí 
lược, từ thời Hồng Bàng đến đầu đời Trần. 
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 Việt sử tiêu án :  Do Ngô Thời Sỹ soạn, viết từ đời Hồng Bàng đến ngoại thuộc nhà Minh.  Ngô Thời Sỹ là 
một nhân vật trong Ngô gia văn phái.  Con của Ngô Thời Sỹ là Ngô Thời Chí đã khởi thảo bộ Hoàng Lê nhất thông 
chí, là một bộ tiểu thuyết lịch sử về giai đoạn cuối đời nhà Lê, khi Nguyễn Huệ đem quân ra chấm dứt họ Trịnh.(8)  
 Ngoài ra, còn rất nhiều tác giả viết truyện, ký sự, tiểu truyện đều là những sách đóng góp vào nền sử học 
nước nhà như Nguyễn Trãi với các bộ Quân trung từ mệnh tập [Tập sách những từ mệnh trong quân], Lam Sơn thực 
lục;  Hồ Sĩ Dương  viết bộ Lê triều đế vương trung hưng công nghiệp thực lục (từ thời Lê Thái tổ đến đời Lê Gia 
Tông, Nguyễn Hoàn soạn bộ Đại Việt lịch triều đăng khoa lục [Danh sách trúng tuyển các khoa thi qua các triều đại 
Đại Việt] từ 1075 đến 1787; Phan Huy Ôn viết bộ Thiên Nam lịch triều lịch huyện đăng khoa bị khảo [Danh sách thí 
sinh các huyện trúng tuyển các khoa thi qua các triều đại nước Nam]; và nhất là sách của các học giả Lê Quý Đôn 
và Phan Huy Chú....(9) 
 Trên đây là những bộ sử căn bản bằng chữ Nho cần thiết giúp cho chúng ta nghiên cứu lịch sử nước nhà từ 
khi lập quốc cho đến thời cần đại.  Những bộ sử nầy viết bằng chữ Nho và đều viết theo quan điểm chính thống 
quân chủ, nên khi đọc cần phải cẩn án lại bằng những nguồn sử liệu khác nhau để so sánh, và còn có thể dựa vào 
lịch sử viết ở nước ngoài, nhất là Trung Hoa. 
 Việt Nam sử lược :  Đây là bộ sử bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên khá đầy đủ, do Trần Trọng Kim soạn, từ thời 
Hồng Bàng đến năm 1884.  Sách nầy được Nhà in Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, ấn hành lần đầu năm 1920, chia 
thành hai tập: tập thứ nhất, từ thượng cổ thời đại đến hết thời kỳ nhất thống nhà Lê; tập thứ nhì từ Nam Bắc phân 
tranh đến năm 1884.  Bộ sách nầy được tái bản rất nhiều lần kể cả ở hải ngoại ngày nay.(10)   
 
III.-   VÀI  LỢI  ÍCH  CỦA  MÔN  LỊCH  SỬ 
 
1.-   Lịch sử là môn học cần thiết cho các môn học khác: 

Lịch sử là một bộ môn khoa học nhân văn.  Trong ngành khoa học nhân văn còn nhiều bộ môn khác như  
chính trị học, luật học, kinh tế học, xã hội học... Chẳng những riêng các bộ môn khoa học nhân văn, mà tất cả các bộ 
môn khác, kể cả các bộ môn khoa học thực nghiệm hay toán học, cũng đều ít nhiều cần đến bộ môn lịch sử, vì nhờ 
lịch sử người ta mới hiểu được nguồn gốc của những phát kiến hay phát minh khoa học, từ đó dễ đào sâu hơn nữa 
vào các ngành đó.  Như vậy, lịch sử là môn học căn bản cần thiết cho tất cả các ngành học khác, từ đó cần thiết cho 
con người trong cuộc sống. 
2.-   Lịch sử, kho tàng kinh nghiệm: 

Lịch sử là những câu chuyện diễn ra trong quá khứ của loài người.  Những câu chuyện nầy có thể hay, có 
thể không hay, có thể đúng, có thể không đúng. Trước đây người ta dùng lịch sử để dạy đời, dạy hậu sinh theo một 
hệ thống chính trị hay luân lý nào đó.   Cách dạy có tính cách giáo điều nầy ngày nay đã lỗi thời.  Tuy nhiên những 
kinh nghiệm lịch sử là một kho tàng quý báu nếu chúng ta biết sử dụng để kiếm cách cải thiện chính con người 
chúng ta, vì dầu thế nào đi nữa, những chuyện hay dở nầy đều mách bảo cho chúng ta những hiểu biết về cách xử sự 
trước những diễn tiến, mà đôi khi đột biến nữa, trong đời sống hằng ngày của chính chúng ta. 

Lịch sử chẳng những giúp chúng ta những kinh nghiệm của quá khứ, mà còn giúp cho ta biết phân tích quá 
khứ, phương pháp ghi chép và biết đánh giá về sự ghi chép quá khứ.  Không phải sử liệu nào cũng chính xác nên khi 
học sử, chúng ta phải luôn luôn đánh giá sử liệu.  Từ phương pháp sử, chúng ta sẽ tự tập thói quen phân tích, đặt câu 
hỏi về tất cả những sự trình thuật hàng ngày chung quanh chúng ta, để có thể tổng hợp và đi đến những kết luận hợp 
lý trong cuộc sống.  

Nói chung, kinh nghiệm của con người trong quá khứ, cũng như kinh nghiệm về việc ghi chép quá khứ, cần 
phải được ghi nhận mới có thể tích lũy và truyền lại cho đời sau. 
3.-   Hiểu biết lịch sử giúp thăng tiến con người: 
 Chẳng những thế, con người hiện đại, nhất là những người sống trong những xã hội tự do và tiến bộ như ở 
Bắc Mỹ, số lượng thông tin lớn lao hằng ngày dồn dập đến với chúng ta, trong đó có những thông tin về đất nước 
chúng ta, những thông tin về các nước trên thế giới.  Nếu chúng ta hiểu biết về lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, 
chúng ta sẽ nắm bắt dễ dàng mọi thông t in đến từ mọi phía. 

Là một người Việt Nam, và đồng thời ví dụ cũng có thể là một công nhân, thương nhân, kỹ sư, luật sư, hay 
bác sĩ ... ở xứ người, trong những buổi sinh hoạt tập thể hay trong những hội nghị thương thuyết d ịch vụ làm ăn, đôi 
khi có những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải biết về lịch sử chúng ta hoặc lịch sử thế giới, để hoặc chúng ta có kinh 
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nghiệm thương thuyết và quyết định công cuộc đầu tư, hoặc chúng ta tham dự vào cuộc trao đổi kiến thức, nhấm 
biểu thị chúng ta là một người hiểu biết, lịch lãm, gây sự chú ý, uy tín và niềm tin về chúng ta nơi các đối tác.  Như 
vậy, hiểu biết lịch sử là một cách để hoàn thiện chính con người hiện đại trong xã hội hiện đại.   
4.-   Lịch sử, di sản văn hóa dân tộc: 
 Trong hoàn cảnh của những người Việt xa xứ hiện tại như chúng ta, học lịch sử là một điều cần thiết giúp 
chúng  có thể tìm về cội nguồn dân tộc, hiểu biết công khó của tổ tiên đã dày công xây dựng đất nước, và hiểu biết 
ngay cả hoàn cảnh đã đưa đẩy chúng ta phải ra nước ngoài sinh sống, vì có lẽ không ai trong chúng ta muốn bỏ nước 
ra đi, nhất là ra đi trong những điều kiện có thể nguy hại đến chính tính mạng mình, và đến quê người lập nghiệp trở 
lại từ đầu.  Do đó, là một người Việt Nam, chúng ta cần phải học và biết Việt sử để hiểu chính mình, cộng đồng của 
mình và dân tộc mình, từ đó định hướng con đường xây dựng tương lai mình.  (Giống như một bác sĩ cần phải biết 
tiền sử bệnh của bệnh nhân, mới có thể định bệnh và chữa bệnh).  Nói cách khác, môn lịch sử Việt Nam nói riêng 
và môn lịch sử thế giới nói chung, giúp chúng ta tự hoàn thiện con người Việt Nam trong chính chúng ta, và giúp 
chúng ta suy nghĩ và tổ chức đời sống của chúng ta. 

Quá khứ của một dân tộc, một quốc gia rất cần phải được truyền bá để làm nền tảng tinh thần của dân tộc 
đó.  Lịch sử cho thấy những nước không có lịch sử, tức không có sử học, rất dễ bị mai một, mà ví dụ cụ thể nhất là 
nước Chiêm Thành. 

Ở trong nước, hiện nay lịch sử dân tộc đang được viết lại theo quan điểm của chế độ cộng sản.  Lịch sử 
được viết theo quan điểm của chế độ, dù đó là chế độ quân chủ, đều sẽ bị sai lệch; huống gì là chế độ cộng sản, 
thường dùng lịch sử làm công cụ để phục vụ đảng phái theo học thuyết Mác xít.  Còn ở ngoài nước, người Việt đang 
hội nhập vào các quốc gia khác trên thế giới, tuy là những nước tự do dân chủ, nhưng lại thiếu những truyền thông 
về lịch sử Việt Nam.  Hơn bao giờ hết, nếu không lưu truyền lịch sử của dân tộc Việt Nam, thì một ngày nào đó các 
cộng đồng người Việt ở hải ngoại sẽ trở nên mất gốc.   

Trong cả hai hoàn cảnh trên đây, lịch sử hay sử học còn nhắm đến mục đích cao cả, đó là bảo vệ và phá t 
huy di sản văn hóa, văn minh dân tộc ngay ở trong nước cũng như ở nước ngoài. 
 
IV.-   KÝ HIỆU DÙNG TRONG BÀI SỬ HAY SÁCH SỬ 
 

- Chữ in nghiêng: tên sách, tên báo, tên hòa ước, tên chiến thuyền. 
- Chữ "in nghiêng trong ngoặc kép": những câu, thơ văn, lời trích dẫn nguyên văn. 
- Chữ "in đứng trong ngoặc kép": đề của chương sách, đề của bài báo, hoặc những từ ngữ đặc biệt. 
- Chữ (trong ngoặc đơn tròn): chú thích thêm của người viết, hoặc chú thích thêm trong nguyên bản trích 

dẫn, nếu nằm trong mạch văn trích dẫn in nghiêng. 
- Chữ [in đứng trong ngoặc đơn đứng thẳng]: chú thích thêm của người trích dẫn, chứ không có trong 

nguyên bản.  Ví dụ câu trích dẫn lời của tác giả Nguyễn Hiến Lê sau đây: "muốn thấy chế độ đó ra sao 
thì phải sống dưới chế độ dăm năm.  Đó là bài học đầu tiên và vô cùng quan trọng mà tôi [Nguyễn 
Hiến Lê] và có lẽ 90% người miền Nam rút được từ 1975 tới nay [1981]".(11)  
Các chữ in đứng trong ngoặc đơn đứng là do người trích dẫn chú thích thêm cho rõ vấn đề, chứ không 
phải do Nguyễn Hiến Lê viết.  Đôi khi, trong nguyên bản viết sai, hay viết lầm, thay vì dùng [sic] theo 
lối Âu Mỹ, từ nay đề nghị dùng [nb], nghĩa là nguyên bản viết sao, người trích dẫn giữ nguyên vậy. 

- Chữ [in nghiêng trong ngoặc đơn đứng cũng in nghiêng] : chú thích riêng trong nguyên bản của tác giả 
được người viết sách trích dẫn.  Ví dụ câu nói của tướng Võ Nguyên Giáp trả lời cuộc phỏng vấn, do 
tác giả Don Oberdorfer ghi lại trong sách Tet!, Nxb. Da Capo, New York, 1984, tr. 45: "We had nothing 
to do with it.  The [National Liberation] Front put it on."  (tạm dịch: Chúng tôi không liên hệ đến việc 
đó.  Mặt Trận [Giải Phóng Quốc Gia] tiến hành điều đó).  Các chữ in nghiêng trong ngoặc đơn đứng 
nghiêng do tác giả Don Oberdorfer chú thích thêm cho rõ nghĩa câu trả lời của người được phỏng vấn. 
(Chứ không phải của người trích dẫn.  Người trích dẫn bài viết của Don Oberdorfer, nên in nghiêng cả 
câu, kể cả chú thích thêm của Don Oberdorfer.) 

-  Những chữ in đậm, hay gạch dưới chỉ để nhấn mạnh, làm cho người đọc chú ý.  
- Ký hiệu để chỉ một niên đại trước Công nguyên, tức trước Thiên Chúa giáng sinh, trong các sách Âu 

Mỹ là BC  (Before Christ), từ nay xin đề nghị ký hiệu Việt là TCN (Trước Công Nguyên) 
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- Sau một niên đại có một dấu hỏi, tức niên đại nầy đáng nghi ngờ, chưa chính xác.  Ví dụ:  Herodotus 
(484 - 420 TCN?) nghĩa là niên đại nầy đáng ngờ, chỉ phỏng đoán,  có thể chưa chính xác. 

- Khi bắt đầu một câu, bao giờ số liệu cũng phải viết thành chữ.  Ví dụ: "Tám mươi năm đô hộ Việt 
Nam là cơ hội thuận tiện cho những nhà tư bản Pháp khai thác tối đa tài nguyên thiên Việt Nam." 

- Phần chú thích: 
• Sách: tên tác giả, tên sách [in nghiêng], Nxb. [Nhà xuất bản], nơi xuất bản [tên thành phố], 

năm, tr. [trang số]. 
• Báo: tên báo [in nghiêng], số báo, năm, nơi ấn hành [tên thành phố], tên bài ["in đứng trong 

ngặc kép"], tên tác giả, tr. [trang số]. 
• Hình ảnh, bản đồ: ghi rõ xuất xứ. 
• Tài liệu lấy từ liên mạng thông tin quốc tế (Internet): ghi rõ địa chỉ liên mạng. 

-      Vài ký hiệu khác:     
• Đôi khi bên cạnh tên tác giả có một dấu thập, điều đó có nghĩa là tác giả đã từ trần. (Riêng ở 

trong nước hiện nay, để ghi nhận một tác giả đã từ trần, tên tác giả được đóng khung.) 
• Vào đầu các sách ở Bắc Mỹ, có 4 chữ: ISBN (International Standard Book Number) do Thư 

viện Quốc gia cấp, theo mã số từng loại, để người thủ thư dựa vào đó mà phân loạ i sách. 
• Vào cuối sách lịch sử, hay nghiên cứu lịch sử phải có danh mục (index) và thư mục 

(bibliography).  Danh mục là bảng liệt kê những nhân vật (có sách thêm địa danh) được đề cập 
đến trong sách, ghi theo số trang, để người đọc có thể tra cứu dễ dàng.  Thư mục là danh sách 
các sách báo mà tác giả đã tham khảo để viết sách của mình. 

  
CHÚ THÍCH : 
 
1. Xuân Thu:  trong lịch sử Trung Hoa, nhà Chu chia làm hai thời kỳ: Tây Chu (1134-770 TCN) và Đông Chu (770-221TCN).  

Đông Chu chia làm hai thời kỳ nữa: thời Xuân thu (722-479 TCN) và thời Chiến quốc (479-221 TCN).  Sự phân chia nầy dựa 
trên hai bộ sử biên niên là bộ Xuân Thu do Khổng Tử soạn, và bộ Chiến quốc sách do nhiều người viết và Lưu Hướng (79-8 
TCN) thu thập.  Có nhiều sử gia phân chia hơi khác, suýt soát từ vài năm đến vài chục năm. (Phan Khoang, Trung Quốc sử 
cương, Nxb Đại Nam, Hoa Kỳ, tái bản không đề năm, tt. 16-32.  Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê, Chiến quốc sách, Lá Bối in 
lần thứ hai, Sài Gòn, 1973, tt. 9-31).  Từ câu chuyện nầy, có thành ngữ "Đổng Hồ bút) (Ngòi bút Đổng Hồ). 

2. Tư Mã Thiên (Ssu - ma Ch' ien, 145? - 85? TCN):  Tự là Tử Trường, người đất Long Môn (nay thuộc Thiểm Tây), con của 
Tư Mã Đàm, thái sử quan của Hán Vũ Đế (Han Wu Ti, 140-87 TCN).  Cha ông từ trần năm 110 TCN.  Sau khi mãn tang, Tư 
Mã Thiên được cử làm thái sử quan năm 108, phụ trách việc thiên văn, lịch pháp, và viết sử.  Dựa trên những tài liệu đồ sộ 
do cha để lại sau 30 nghiên cứu, cộng thêm những ghi chép cá nhân, Tư Mã Thiên bắt đầu soạn bộ Sử ký khoảng năm 104 
TCN.  Năm 99, Tư Mã Thiên đứng ra bênh vực tướng Lý Lăng khi Lý Lăng thua quân Hung nô, nên bị ghép vào tội khi 
quân.  Đáng lẽ ông bị giết, nhưng vì Hán Vũ Đế thương tài, nên án tử hình đổi thành án cung hình (thiến).  Về Sau, Vũ Đế 
hối hận, nên đưa ông lên làm Trung thư lệnh (Thư ký riêng hay bí thư của vua).  Theo thơ văn ông để lại, Tư Mã Thiên rất 
buồn về việc nầy nhưng ông nhẫn nhục tiếp tục sống qua ngày để hoàn thành bộ Sử ký mà cha con ông đã bỏ tất cả công sức 
nghiên cứu suốt đời.  Cuối cùng, ông đã thực hiện được tâm nguyện, hoàn thành bộ Sử ký sau nhiều năm làm việc cực nhọc.  
Bộ sách gồm 526.500 chữ, 130 thiên, trình bày lịch sử Trung Hoa từ khởi thủy đến đời Hán Vũ Đế.  Sử ký được xem là kiệt 
tác lịch sử đầu tiên đầy đủ của Trung Hoa. 

3. Herodotus (484 - 420 TCN?):  Ông sinh ở Halicarnassua, tây nam Tiểu Á (Asia Minor), du lịch khắp lãnh thổ Hy Lạp và đế 
quôc Ba Tư, đến Ai Cập, Libya, Syria, Babylonia, Bizantium, Thrace, Macedonia, đến Hắc Hải, sông Don. 

4. Những tác giả đi tiên phong trong việc quảng bá phương pháp sử học tại Việt Nam là: 
- Nguyễn Phương, giáo sư Đại học Văn Khoa Huế: Phương pháp sử học, Phòng Nghiên cứu Sử, Đại học Huế, 1964, tái 

bản năm 1974. 
- Châu Long và Lê Kim Ngân, giáo sư Đại học Văn Khoa Sài Gòn:  Sử học nhập môn, Nxb. Văn Hào, Sài Gòn, 1970. 
- Nguyễn Thế Anh, nguyên Viện trưởng Viện Đại học Huế, giáo sư Đại học Văn Khoa Sài Gòn: Nhập môn phương pháp 

sử học, Sài Gòn, 1974. 
- Lê Văn Sáu, Trương Hữu Quýnh, Phan Ngọc Liên: Nhập môn sử học, Nxb. Giáo Dục, Hà Nội, 1987.  Các tác giả nầy 

chú trọng đến duy vật sử quan theo lý thuyết Mác-xít. 
5. Phạm Công Trứ (1600-1675):  Người xã Liêu Xuyên, huyện Đường Hào, Hưng Yên, đậu tiến sĩ năm 1628) làm quan đến 

chức Tham tán cơ vụ. 
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6. *  Lê Hy (1646-1702):  Người xã Thạch Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, đậu tiến sĩ năm 1744, làm quan đến chức Binh 
bộ thượng thư, tước Lai Sơn Bá. 
*   Nguyễn Quý Đức (1648-1730):  Người xã Thanh Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Đông, đậu bãng nhãn năm 1675, làm quan đến 
Binh bộ thượng thư, tước Liêm Quận Công, đã đi sứ sang Trung Hoa năm 1690. 

7. *   Lê Quý Đôn (1726-1784): Tự là Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, huyện Duyên Hà, Thái Bình, con của Trung Hiếu Công Lê 
Phú Thứ (1694?-1781?, đậu tiến sĩ năm 1724, làm quan đến Hình bộ thượng thư).  Lê Quý Đôn đỗ bảng nhãn năm 1752, làm 
quan từ năm 1753 dưới đời Lê Hiển Tông (trị vì 1740-1786), lên đến Công bộ thượng thư, khi thì ở trong triều, khi thì ra các 
trấn, đã từng đi sứ sang Trung Hoa năm 1760.  Năm 1775, ông được cử làm tổng tài lo việc tục biên Quốc sử, cùng với 
Nguyễn Hoàn.  Tác phẩm để lại của Lê Quý Đôn thật là đồ sộ, trong đó nổi tiếng nhất là bộ Phủ biên tạp lục viết về hai 
đạo Thuận Hóa và Quảng Nam khi ông vào Hiệp đồng kinh lý quân sự tại đây năm 1776, và bộ Kiến văn tiểu lục viết xong 
năm 1777 đưa ra những suy nghĩ, nhận xét của ông về lịch sử và văn minh nước ta từ đời Trần đến đời Lê. 
*   Nguyễn Hoàn (1713-1792): Người xã Lan Khê, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), đậu tiến sĩ năm 1742, làm quan đến Lại 
bộ thượng thư.  Sau khi Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Hoa, ông phục vụ nhà Tây Sơn. 
*   Vũ Miên (1718-1788):  Người xã Xuân Lan, huyện Lương Tài, Bắc Ninh, đậu tiến sĩ năm 1748, làm quan đến chức Lại bộ 
thị lang, kiêm Quốc tử giám tế tửu (viện trưởng Quốc tử giám), Quốc sử tổng tài, tước Liên Khê Hầu.     

8.  Ngô gia Văn phái  là tên một bộ sách tập họp sáng tác của các tác giả họ Ngô Thời ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc Hà Đông).  Bộ sách nầy gồm hai phần: phần đầu 30 quyển, phần thứ nhì 36 quyển.  Toàn bộ 
các tác phẩm viết bằng chữ Nho, gồm đủ thể loại như thơ, phú, truyện ký, tựa, bạt, khải, biểu, tấu, sớ... Ngô gia văn phái 
gồm tất cả 15 vị.  Các tác giả chính là : 

• Ngô Thời Ức (1709-1736), hiệu Tuyết Trai, đỗ hương cống (cử nhân), hỏng thi hội, không ra làm quan. Tác phẩm: 
Nghi vịnh thi tập. 

• Ngô Thời Sỹ (1726-1780), con của Ngô Thời Ức, tự là Thế Lộc, hiệu  Ngọ Phong, còn gọi là Nhị Thanh cư sĩ, đỗ 
tiến sĩ năm 1766, đời Lê Hiển Tông (trị vì 1740-1786), được bổ làm quan dưới triều nhà Lê, đến chức Đốc trấn 
(đầu trấn) Lạng Sơn.  Tác phẩm để lại:  Anh ngôn thi tập, Anh ngôn phú tập, Khuê ai lục, Ngọ Phong văn tập, Bảo 
chướng hoành mô, Khoa sớ tập biên. 

• Ngô Thời Nhậm (1746-1803), con của Ngô Thời Sỹ, tự là Hy Doãn, đỗ tiến sĩ năm 1775, lúc đầu làm quan với nhà 
Lê, sau cộng tác với Nguyễn Huệ năm 1786, được phong làm Tả Thị Lang, tước Tinh Phái Hầu.  Sau khi nhà Tây 
Sơn sụp đổ năm 1802, ông từ trần ở Thăng Long năm 1803 vì bị đánh trượng.  Tác phẩm:  Bang giao hảo thoại, 
Kim mã hành dư, Hàn các anh hoa, Xuân thu quản kiến... 

• Ngô Thời Chí (1753-1788), con của Ngô Thời Sỹ, làm quan đời Lê Hiển Tông, tác phẩm:  Hoàng Lê nhất thống 
chí, Học phi thi tập, Học phi văn tập, Hào mân khoa sớ... 

• Ngô Thời Trí (1766 - ? ), con của Ngô Thời Sỹ, tác phẩm:  Sóc nam hành kính. 
• Ngô Thời Hương (1774-1821), con của Ngô Thời Sỹ, tác phẩm: Mai dịch thú dư, Thành phủ công di thảo. 
• Ngô Thời Hoàng, tác phẩm:  Thạch ô di chương. 
• Ngô Thời Du (1772-1840), cháu gọi Ngô Thời Sỹ bằng bác, tác phẩm: Trưng phủ công thi văn.  Ông còn viết tiếp 

bộ Hoàng Lê nhất thống chí  do Ngô Thời Chí khởi thảo. 
• Ngô Thời Điển, con đầu Ngô Thời Nhậm, là người biên tập bộ Ngô gia văn phái, tác phẩm: Dưỡng chuyết thi văn. 
• Ngoài ra còn có các tác giả Ngô Thời Hiên, Ngô Thời Lữ, Ngô Thời Giai... 

9.    *    Nguyễn Trãi (1380-1442):   Ông hiệu là Ức Trai, người làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, Hà 
Đông, đậu thái học sinh (tiến sĩ) năm 1400, dưới đời Hồ Quý Ly (trị vì 1400).  Khi nhà Hồ thất trận trước cuộc xâm lăng của 
nhà Minh năm 1407, Nguyễn Trãi theo phò Lê Lợi từ năm 1420.  Sau khi Lê Lợi thắng quân Minh, lên ngôi vua năm 1428 
tức Lê Thái Tổ (trị vì 1428-1433), lúc đầu Nguyễn Trãi giữ chức Nhập nội hành khiển, đứng đầu triều, nhưng dần dần ông bị 
thất sủng.  Năm 1439, ông về trí sĩ ở Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương).  Năm 1442, vì vụ án Nguyễn Thị Lộ, ông bị tru di tam 
tộc. 
*   Hồ Sĩ Dương (1621-1681):  Người xã Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.  Ông đậu tiến sĩ năm 1652, dưới đời vua 
Lê Thần Tông, làm quan đến Binh bộ thượng thư, quốc sử quán tổng tài, đã tham dự vào việc biên tu bộ Đại Việt sử ký bản 
kỷ tục biên năm 1663-1665 do Phạm Công Trứ đứng làm tổng tài, và đã đi sứ sang Trung Hoa năm 1673. 
*   Phan Huy Ôn (1755-1786):  Người xã Thu Hoạch, huyện Thiện Lộc, Hà Tĩnh, đậu tiến sĩ năm 1780, đời Lê Hiển Tông, 
làn đốc đồng Sơn Tây, Thái Nguyên, tước Mỹ Xuyên Bá. 
*    Phan Huy Chú (1782-1840):  Ông là con của Phan Huy Ích (1750-1822), cháu của Phan Huy Ôn.  Ông học rộng biết 
nhiều, nhưng chỉ được xếp hạng tú tài trong hai khoa thi hương năm 1807, 1819 vào đầu đời nhà Nguyễn.  Năm 1821, ông 
được bổ nhiệm làm Hàn lâm viện biên tu.  Cũng trong năm nầy, ông trình bộ Lịch triều hiến chương loại chí, được xem là bộ 
bách khoa toàn thư về văn hóa nước ta.  Về sau làm Phủ thừa phủ Thừa Thiên, hiệp trấn Quảng Nam, đã từng đi sứ sang 
Trung Hoa năm 1830, và đi sứ sang Batavia cuối năm 1833. (Dưới đời nhà Nguyễn (1802-1945), Thừa Thiên là nơi đặt kinh 
đô, nên tổ chức hành chánh đặc biệt.  Phủ thừa là người đứng đầu phủ Thừa thiên.) 
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10. Trần Trọng Kim (1883-1953):  Ông sinh tại Hà Tĩnh, học trường Vinh, rồi trường thông sự Ninh Bình.  Năm 1905, Trần 
Trọng Kim qua Pháp, học Trường Thương mại La Salle tại Lyon, sau chuyển qua Trường Thuộc Địa Pháp, rồi Trường Sư 
Phạm Melun.  Ông tốt nghiệp năm 1911, trở về nước dạy trường Trung học Bảo Hộ (Lycée du Protectorat) và trường Sĩ 
Hoạn (Hà Nội), sau làm Thanh Tra Tiểu học Bắc Kỳ, hưu trí năm 1942.  Năm 1943, bị Pháp nghi ngờ định bắt, Trần Trọng 
Kim được Nhật đưa vào Sài Gòn cùng Dương Bá Trạc.  Đầu năm 1944, hai ông qua Singapore.  Tại đây Dương Bá Trạc từ 
trần vì bịnh phổi vào tháng 12.   Tháng 1-1945, Trần Trọng Kim đi Bangkok.  Ông trở về nước sau khi Nhật đảo chánh Pháp 
ngày 9-3-1945, và được vua Bảo Đại uỷ thác lập chính phủ.  Chính phủ nầy sụp đổ sau sáu tháng hoạt động.  Việt Minh đưa 
Trần Trọng Kim ra quản thúc tại Hà Nội.  Trong lúc tình hình xáo trộn, ông bỏ trốn lên Lạng Sơn giữa năm 1946, rồi sang 
Trung Hoa.  Sau đó, ông về Sài Gòn đầu năm 1947, và từ trần tại Hà Nội năm 1953. 

Trần Trọng Kim đã soạn thảo rất nhiều sách giáo khoa tiểu học và trung học cùng các tác phẩm làm căn bản cho nền 
học thuật hiện đại của Việt Nam như:  Sơ học Luân lý, Sư phạm khoa yếu lược, Việt Nam sử lược, Nho giáo, Phật lục, Việt 
Nam văn phạm (cùng soạn với Phạm Duy Khiêm và Bùi Kỷ), Vũ trụ đại quan, dịch Đường thi, chú giải Truyện Thúy Kiều 
(cùng với Bùi Kỷ), chú giải Hạnh thục ca.  Sau khi Trần Trọng Kim từ trần, quyển hồi ký Một cơn gió bụi do ông tự thuật về 
cuộc đời ông khoảng thời gian từ 1940 đến 1945, lúc đầu được đăng trên báo Chính Luận  ở Sài Gòn, sau in thành sách năm 
1967. 

11.    Nguyễn Hiến Lê, Hồi kí tập III, Nxb. Văn Nghệ, California, 1988, tr. 25.  
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